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Là động tác rất quan trọng để hạn chế mất máu 
cho bệnh nhân, chủ yếu là cầm máu tại chỗ. Các 
phương pháp cầm máu được sử dụng là: 

Nhét mechès mũi sau: dùng cho bệnh nhân được 
mổ theo đường màn hầu 

Nhét mechès kiểu Miculiz: dùng cho bệnh nhân 
được mổ theo đường cạnh mũi 

Thắt động mạch cảnh ngoài, hoặc động mạch 
hàm trong: 2 bệnh nhân 

Còn phương pháp tắc mạch chọn lọc chưa được 
sử dụng 

8.3. Biến chứng trong và sau phẫu thuật 
Bảng 10. Biến chứng trong và sau phẫu thuật 

Biến chứng Số bệnh nhân Tỉ lệ % 
Chảy máu 22 70,96 

Hở màn hầu 9 29,03 
Tê bì vùng mặt do tổn thương TK 

dưới ổ mắt 
4 11.8 

Chảy máu: thường gặp trong mổ chiếm 64.7%, 
còn chảy máu sau mổ it gặp  

Hở màn hầu: chiếm 26.5%, thường xảy ra vào 
ngày thứ 4-5 sau mổ. Nguyên nhân có lẽ do meches 
mũi sau quá to hoặc do viêm nhiễm vết mổ. Một số 
tác giả khuyên nên sử dụng đường rạch ngang màn 
hầu để tránh biến chứng này. 

Tê bì vùng mặt: gặp khi mở cạnh mũi, mở vào 
xoang hàm làm tổn thương dây TK dưới ổ mắt 

9. Tỉ lệ tái phát sau phẫu thuật. 
Chúng tôi tiến hành gửi thư mời bệnh nhân đến 

khám lại để kiểm tra kết quả phẫu thuật, trong 31 

bệnh nhân đã mổ 12 bệnh nhân có hiện tượng tái 
phát. Các triệu chứng t i̧ phát là: ngạt mũi, chảy máu 
mũi nhưng có một số bệnh nhân không có triệu chứng 
gì mà chỉ phát hiện u tái phát khi đến khám lại. 
Nguyên nhân của tái phát có lẽ do thiếu CTscan do 
đó việc đánh giá độ lan rộng của khối u còn hạn chế, 
khi mổ không lấy hết được phần u lan vào sâu. 

Kết luận 
U xơ vòm mũi họng thường gặp ở nam giới tuổi từ 

13-17 
Triệu chứng hay gặp là: ngạt mũi, chảy máu mũi, 

có khối u vùng vòm 
Phim CTscan có giá trị đánh giá độ lan tràn của 

khối u giúp cho việc phẫu thuật được thuận lợi 
Chảy máu hay găp trong phẫu thuật lấy khối u 
Tỉ lệ u tái phát sau phẫu thuật khá cao 
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ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ  ¤ NHIỄM VI KHUẨN 

 Ở TAY NHÂN VIÊN BỆNH VIỆN 
 

Lưu Thị Kim Thanh và cs 
TÓM TẮT 
151 mẫu bệnh phẩm từ tay phẫu thuật viên (PTV) 

sau rửa tay khử trùng và 120 mẫu bệnh phẩm từ tay 
nhân viên thay băng ở 3 bệnh viện: Bệnh viện Đa 
khoa Trung ương Thái Nguyên (ĐKTWTN), bệnh viện 
tỉnh Thái Nguyên (TN) và bệnh viện tỉnh Bắc Kạn 
(BK) đã được nuôi cấy nhằm phát hiện mức độ « 
nhiễm vi khuẩn ái khí trên những đối tượng này. Két 
quả cho thấy: 

Tay PTV ở 3 bệnh viện: từ 6,25% đến 7,02% chưa 
vô trùng khi vào mổ. 

Tay nhân viên thay băng ở 3 bệnh viện: 100% « 
nhiễm vi khuẩn khi bắt đầu thay băng. 

Số lượng vi khuẩn ô nhiễm ở tay nhân viên thay 
băng tương quan thuận với nhiệt độ và độ ẩm không 
khí. 

Từ khóa: phẫu thuật viên, nhiễm vi khuẩn ái khí. 
SUMMARY 
The study was carried out of 3 hospitals: Thái 

Nguyên National General Hospital; Hospital of Thái 
Nguyên province; Hospital of Bắc K¹n province. 151 

samples of hands of surgeons (after washing and  
deconterminating) and 120 samples of hands of 
medical stafts (who change tape of wound) were 
cultured to find out the germs of aerobicbacteria 
conterminated on these hands. 

The result showed that: 
+  6,25% đến 7,02%  of hands of surgeons have 

not been antiseptic 
+  100,0% of hands of medical stafts (who change 

tape of wound) have been conterminated. 
+ Amount of bacteria directly ratio to  temperature 

and moisture of air. 
Keywords: aerobicbacteria, hands. 
ĐẶT VẤN ĐỀ 
Khi các thày thuốc trực tiếp thăm khám, chẩn 

đoán và điều trị cho bệnh nhân thì đôi tay của họ có 
vai trò quan trọng trong việc lây truyền mầm bệnh. 
Đánh giá được tình trạng vệ sinh ở những đôi tay đó, 
tìm hiểu được những yếu tố ảnh hưởng tới mức độ « 
nhiễm vi khuẩn tại đó sẽ giúp đưa ra được những giải 
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pháp phù hợp hạn chế mức độ ô nhiễm này. Với mục 
tiêu đó chúng tôi đã tiến hành nghiên cứu mức độ « 
nhiễm vi khuẩn tay một số nhân viên bệnh viện. 

ĐỐI TƯỢNG - PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU: 
Địa điểm: Bệnh viện Đa Khoa Trung ương Thái 

Nguyên (ĐKTWTN), bệnh viện tỉnh Thái Nguyên (TN) 
và bệnh viện tỉnh Bắc Kạn (BK). 

Đối tượng: Tay phẫu thuật viên (PTV) sau khử 
trùng và tay thầy thuốc bắt đầu thay băng. 

Phương pháp: nghiên cứu dịch tễ học mô tả. 
Vật liệu: Môi trường nuôi cấy, phân lập vi khuẩn 

của hãng OXOID (Anh). 
Kỹ thuật chẩn đoán vi sinh vật: 
Xác định số lượng vi khuẩn ái khí / cm2 

(SLVKAK/cm2) theo kỹ thuật của Minukhin v.v. 
Nhiệt độ và độ ẩm không khí: Đo bằng ẩm kế 

Asman [4]. 
KẾT QUẢ 
Bảng 1: Tỷ lệ ô nhiễm vi khuẩn ở tay nhân viên y 

tế (n=271). 
Bệnh 
viện 

ĐKTWTN TN BK Tổng 

Nhân 
viên 

n 
(+) 

% 
(+) 

n 
(+) 

% 
(+) 

n 
(+) 

% 
(+) 

n 
(+) 

% 
(+) 

Phẫu 
thuật viên 

3/4
8 

6,2
5 

4/
57 

7,0
2 

3/
46 

6,5
2 

10/1
51 

6,6
2 

Thầy 
thuốc 

thay băng 

45/
45 

100
,00 

45
/4
5 

100
,00 

30
/3
0 

100
,00 

120/
120 

10
0,0
0 

  
Kết quả ở bảng 1 cho thấy: 
Tỷ lệ bàn tay PTV của 3 bệnh viện sau rửa khử 

trùng còn có vi khuẩn ô nhiễm là 6,25% đến  7,02%  ( 
tỷ lệ chung: 6,62%). 

100% tay các nhân viên thay băng ở 3 bệnh viện 
có ô nhiễm vi khuẩn. 

Bảng 2: Tương quan nhiệt độ, độ ẩm không khí với 
số lượng vi khuẩn ô nhiễm ở da tay thay băng. 

Các cặp tương 
quan 

n (số 
lần đo) 

x: SE r p 

Nhiệt độ (0C) 
 

SLVK (TBVK/cm2 
da tay) 

 
 

45 

x =27,1 
SE =0,77 
x =422 

SE=16,12 

 
0,591 <0,01 

Độ ẩm (%) 
 

SLVK (TBVK/cm2 
da tay) 

 
 

45 

x =84,16 
SE =0,62 
x =431 

SE =7,37 

 
0,666 <0,01 

 
Qua bảng 2 ta thấy: Nhiệt độ và độ ẩm không khí 

tương quan thuận với số lượng vi khuẩn tồn tại ở da 
tay- có nghĩa là nhiệt độ và độ ẩm không khí tăng thì 
số lượng vi khuẩn trên da tay nhân viên thay băng 
cũng tăng. 

BÀN LUẬN 
Qua kết quả nghiên cứu thấy ở 3 bệnh viện trên tỷ 

lệ tay phẫu thuật viên (PTV) không đảm bảo vô trùng 
khi vào mổ từ 6,25% đến 7,02% (bảng 1). 

Nghiên cứu trong 10 năm (1982 - 1991) ở bệnh 
viện Bạch Mai thấy tỷ lệ này là 73% [2].   

Nghiên cứu tại 3 bệnh viện (ĐKTWTN, 103 và 
bệnh viện tỉnh Hà Tây) trong những năm 90 của thập 
kỷ trước thấy tỷ lệ này ở các bệnh viện trên là 14,04% 
dÕn 33,33% [3]. 

Có thể thấy, những kết quả trên dù thu được ở 
những bệnh viện khác nhau nhưng tỷ lệ ô nhiễm vi 
khuẩn đã giảm xuống rõ cho chúng ta hy vọng hiệu 
quả rửa tay vô trùng trước khi vào mổ của các thầy 
thuốc đã tốt lên rất nhiều. 

Những tỷ lệ ấy một mặt phản ánh việc tuân thủ 
nguyên tắc rửa tay vô trùng của PTV ở các bệnh viện 
song đồng thời còn phản ánh một số yếu tố khác liên 
quan đến việc vô trùng này như nước rửa tay, dung 
dịch khử trùng ngâm tay, không khí phòng mổ mà tay 
PTV phơi nhiễm…  

Việc giảm tỷ lệ ô nhiễm vi khuẩn ở tay phẫu thuật 
viên (dù chỉ một khuẩn lạc được tìm thấy) là kết quả 
của việc đẩy mạnh đồng bộ nhiều biện pháp chống « 
nhiễm. 

Thực tế  thấy có bệnh viện dùng nước chín cho 
việc rửa tay phẫu thuật viên nhưng nước chín này 
được chứa trong thùng lưu trữ; kiểm tra thấy số lượng 
vi khuẩn trong nước rất cao. Từ kết quả nghiên cứu 
đó đã đề ra giải pháp là không dùng nước chín lưu trữ. 

Người ta cũng đã thấy có những loài vi khuẩn có 
khả năng tồn tại ngay trong dung dịch nước khử trùng 
và gây nhiễm trùng bệnh viện ở Anh năm 1984 [7]. 

 Như vậy, để đảm bảo vô trùng cho tay PTV khi 
vào mổ thì chất lượng của nước, của dung dịch khử 
trùng dùng cho ngâm tay… cũng cần phải được 
thường xuyên kiểm tra. 

Kết quả nghiên cứu cho thấy 100% tay thầy thuốc 
thay băng ở 3 bệnh viện bị ô nhiễm vi khuẩn - tương 
tự như nghiên cứu tại 3 bệnh viện ( ĐKTWTN, 103 và 
bệnh viện tỉnh Hà Tây) những năm 1993-1995 [3].  

Số lượng vi khuẩn ô nhiễm ở tay nhân viên thay 
băng có tương quan thuận với nhiệt độ, độ ẩm của 
không khí (bảng 2). Việc số lượng vi khuẩn tồn tại ở 
tay nhân viên thay băng còn phụ thuộc vào nhiệt độ, 
độ ẩm không khí chứng tỏ rằng ở những đôi tay ấy 
hầu như còn thiếu vắng các biện pháp khử trùng hoặc 
khử trùng mà không đạt yêu cầu.  

Điều đó cho thấy còn phải có nhiều cố gắng trong 
việc cải thiện mức độ ô nhiễm này. 

Vai trò quan trọng của việc vệ sinh đôi tay thầy 
thuốc đã được khẳng định qua nhiều nghiên cứu. ở 
nhiều nước trên thế giới cũng như ngay tại Việt Nam, 
việc rửa tay của nhân viên y tế được coi là thường quy 
quan trọng nhất để hạn chế nhiễm trùng bệnh viện 
[1], [5], [6].  

Với nước rửa tay cho phẫu thuật viên dù được khử 
trùng bằng phương pháp nào (đun sôi, hóa chất, máy 
khử trùng) thì cũng cần thường xuyên kiểm tra về mặt 
vi sinh vật và có giải pháp phù hợp trong những 
trường hợp cụ thể để khử trùng nước, đảm bảo an 
toàn vệ sinh về vi sinh vật. Bàn chải đánh tay cũng 
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cần phải mềm, được khử trùng, dùng riêng cho từng 
lần rửa tay (thực tế thấy có khi phẫu thuật viên đánh 
tay xong lại ngâm bàn chải vào chậu dung dịch khử 
trùng và người sau dùng tiếp - khi đó bàn chải không 
sạch, dung dịch khử trùng thì đã bị loãng, không đảm 
bảo đậm độ diệt khuẩn).   

Dành cho các thầy thuốc thực hiện những công 
việc khác (không vào mổ) trong quy trình khám chữa 
bệnh hiện nay có dung dịch rửa tay nhanh đáp ứng 
được yêu cầu diệt khuẩn và tiết kiệm được thời gian 
cho thày thuốc; với việc thiết kế đặt bình dung dịch 
rửa tay nhanh trên các xe thay băng, xe tiêm, nơi 
khám bệnh…sẽ giúp cho việc khử trùng tay được 
thuận tiện, nhanh chóng. Tuy nhiên, trên thực tế việc 
sử dụng dung dịch này nói riêng, việc rửa tay nói 
chung vẫn cần phải được quan tâm thường xuyên, 
nhất là cần được giám sát bằng vi sinh vật, nâng cao 
chất lượng của việc rửa tay để có được hiệu quả rất 
ưu việt của nó.  

KẾT LUẬN 
Tay phẫu thuật viên ở 3 bệnh viện:  6,25% đến 

7,02% chưa vô trùng khi vào mổ. 
Tay nhân viên thay băng ở 3 bệnh viện: 100% « 

nhiễm vi khuẩn khi bắt đầu thay băng. 
Số lượng vi khuẩn ô nhiễm ở tay nhân viên thay 

băng tương quan thuận với nhiệt độ và độ ẩm không 
khí. 
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KHẢO SÁT SỰ BIẾN ĐỔI LÂM SÀNG VÀ CẬN LÂM SÀNG  

HỘI CHỨNG THẬN HƯ TIÊN PHÁT SAU 4 TUẦN ĐIỀU TRỊ Ở TRẺ EM  
 

Nguyễn Thị Kim Hoa, Phan Văn Cành 
 
TÓM TẮT 
Mục tiêu: Khảo sát sự biến đổi lâm sàng và cận 

lâm sàng hội chứng thận hư tiên phát sau 4 tuần điều 
trị bằng corticoid. 

Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Dùng 
phương pháp mô tả - tiến cứu trên 50 bệnh nhi được 
chẩn đoán hội chứng thận hư tiên phát điều trị tại 
khoa Nhi bệnh viện trung ương Huế. Đề tài được tiến 
hành từ tháng 5/2008 đến tháng 5/2009. 

Kết quả:  
1. Đặc điểm chung hội chứng thận hư tiên phát 
- Tuổi mắc HCTHTP trung bình: 8,04±3,57 tuổi. Tỷ 

lệ nam/nữ là 3/1. 
 HCTHTP thể đơn thuần chiếm tỷ lệ 80%, 

HCTHTP đáp ứng Corticoid (86%). 
- Lâm sàng: Tất cả bệnh nhi đều có phù (52% phù 

nặng); 12% tiểu ít; 90% có huyết áp bình thường. 
- Cận lâm sàng: Tất cả bệnh nhi đều có Protein 

niệu 50 mg/kg/24h (cao nhất là 468,28 mg/ kg/24h), 
Protid máu 60 g/l (nhỏ nhất là 30 g/l), Albumin máu 
25 g/l (nhỏ nhất là 8 g/l), có rối loạn Lipid máu (thấp 
nhất là 5,28 mmol/l và cao nhất là 29,80 mmol/l); Urê, 
Creatinin máu và MLCT bình thường. 

2. Biến đổi lâm sàng và cận lâm sàng sau 4 tuần 
điều trị với corticoide 

- Có sự cải thiện đáng kể mức độ phù, lượng nước 
tiểu và huyết áp trước và sau 4 tuần điều trị. 

- Có sự thay đổi rõ rệt nồng độ Protid máu, 
Albumin máu, Cholesterol máu và Protein niệu trước 
và sau 4 tuần điều trị. 

Từ khóa: lâm sàng, cận lâm sàng, hội chứng thận 
hư tiên phát. 

Summary 
Objective: to study on clinical and paraclinical 

changes of primary nephrotic syndrome after 4 weeks 
treatment with corticoid. 

Population and study methods: descreptive 
propestive study on 50 patients diagnosed primary 
nephrotic syndrome  at Pediatric Department, Hue 
Central hospital from May, 2008 to May, 2009.  

Result:  
1. Characteristics of primary nephrotic syndrome 
- Mean age of  primary nephrotic syndrome: 

8,04±3,57 yrs. Male/ female : 3/1. 


